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mở đầu 
 
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, DNNVV ở nước ta đã và đang phát triển 
mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao 
nguồn thu của ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao 
động. Cùng với sự phát triển về quy mô, về số lượng DNNVV, vấn đề nâng 
cao hiệu quả quản lý đối với các DNNVV được đặt ra như một tất yếu khách 
quan. Trong đó, sử dụng công cụ kế toán- một công cụ quan trọng của hệ 
công cụ quản lý kinh tế cần phải được nghiên cứu, tổ chức hợp lý và khoa 
học, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là trong những 
năm qua, với chính sách hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, thuộc sở hữu 
khác nhau phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, hàng loạt chính sách 
quản lý kinh tế tài chính được bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu quản lý 
kinh tế trong thời kỳ mới. Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, luật Kế toán và 
hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam đã được ban hành và đi 
vào cuộc sống là cơ sở pháp lý cao nhất về kế toán, kiểm toán; Bộ Tài chính 
cũng đã ban hành nhiều văn bản, thông tư hướng dẫn về kế toán, kiểm toán; 
các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách thuế, luật đất đai, môi trường� tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của các doanh nghiệp nói chung và 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Tuy nhiên trên thực tế, việc quản lý 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta thông qua công cụ kế toán còn nhiều bất 
cập, chưa đi vào nền nếp. Đặc biệt là vấn đề tổ chức công tác kế toán, vấn đề 
cung cấp thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị phục vụ cho công 
tác quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện 
tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp  vừa và nhỏ nhằm tăng 
cường công tác quản trị doanh nghiệp" là vấn đề vừa có ý nghĩa về lý 
luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, đồng thời là vấn đề mang tính thời sự cấp 
thiết, giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các 
DNVVN vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý 
trong quá trình phát triển nền kinh tế nói chung và phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nói riêng . 
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

 Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận 
chung về quản trị doanh nghiệp và tổ chức công tác kế toán trong các 
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doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 
Qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng về đặc điểm tổ chức sản xuất 
kinh doanh và tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV ở Việt Nam 
những năm qua, đề tài đề xuất các giải pháp cơ bản  hoàn thiện tổ chức 
công tác kế toán trong các DNNVV, đồng thời đưa ra các điều kiện cần 
thiết thực hiện các giải pháp đã đề xuất.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu lý luận cơ bản về quản trị doanh nghiệp và tổ chức công 
tác kế toán trong các DNNVV. Thông qua việc nghiên cứu đặc điểm tình 
hình hoạt động của các DNNVV để nghiên cứu các mô hình tổ chức công 
tác kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp này. Phân tích, đánh giá những ưu 
điểm và những hạn chế của việc tổ chức công tác kế toán nhằm tăng cường 
công tác quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa .  

4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 
 - Luận án đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận về quản 
trị doanh nghiệp và tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, bao gồm nội dung, hệ thống chỉ tiêu quản trị, vai trò của kế toán và 
mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hệ thống thông tin kế toán 
trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 - Luận án đã phân tích một cách có cơ sở khoa học những nội dung, 
nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 - Thông qua việc khảo sát thực trạng về tổ chức công tác kế toán ở 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực kinh doanh, các thành 
phần kinh tế khác nhau, luận án đã đánh giá khách quan về thực trạng tổ 
chức công tác kế toán DNNVV trên các góc độ về tổ chức kế tóan tài chính 
và tổ chức kế toán quản trị phục vụ yêu cầu tăng cường quản trị doanh 
nghiệp. Đồng thời, luận án nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức công tác kế 
toán trong các DNNVV ở một số nước, từ đó, rút ra những bài học hữu ích 
cho Việt Nam trong tổ chức công tác kế toán đối với các DNNVV. 
 - Luận án đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện khá toàn diện cả về 
lý luận và thực tiễn cho việc tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV. 
5. Kết cấu luận án   

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 
lục luận án  được kết cấu thành ba chương:  
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Chương 1 
Những vấn đề lý luận về quản trị doanh nghiệp 

và tổ chức công tác kế toán trong doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 

 

1.1 Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 
   1.1.1 Nội dung quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 - Xác định nội dung quản trị trong doanh nghiệp nói chung và 
DNNVV nói riêng có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, tạo điều kiện cho 
nhà quản trị doanh nghiệp có cơ sở khoa học để quản lý đáp ứng được yêu 
cầu năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nội dung của quản trị doanh nghiệp 
gồm nhiều vấn đề khác nhau. Song, tựu chung lại gồm các nội dung cơ bản 
là: Quản trị các yếu tố đầu vào; quản trị các yếu tố đầu ra và quản trị kết 
quả hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là nhằm 
đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, thắng lợi trong cạnh 
tranh và thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Yêu cầu cơ bản 
của quản trị doanh nghiệp thường gắn với chức năng lập kế hoạch, dự toán, 
tổ chức điều hành, kiểm tra và ra quyết định. 
 - Quản trị các yếu tố đầu vào: Vấn đề này có nhiều quan điểm khác nhau: 
  + Theo quan điểm của các nhà khoa học Đại học Kinh tế quốc dân 
thì các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố cần thiết để 
thực hiện quá trình SXKD như sức lao động, tư liệu lao động và vốn. 
 + Theo quan điểm của các nhà khoa học Học viện Tài chính thì ngoài 
các yếu tố có thể lượng hóa được bằng chỉ tiêu tiền tệ còn có những yếu tố 
không thể lượng hoa sđược như phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, 
khả năng ứng xử� 
 Sau khi phân tích các quan điểm nói trên, tác giả luận án đưa ra quan 
điểm của mình về các yếu tố đầu vào, đó là TS dài hạn, ngắn hạn và các 
loại dịch vụ cùng với sức lao động có trình độ chuyên môn, có phẩm chất, 
đạo đức nghề nghiệp. Các yếu tố này được kết hợp với nhau trong việc thực 
hiện nhiệm vụ SXKD nhằm tạo ra SP có chất lượng, có sức cạnh tranh cao 
với chi phí hợp lý. 
 - Quản trị các yếu tố đầu ra: Các yếu tố đầu ra của doanh nghiệp, đó 
là doanh thu, thu nhập khác. Ngoài việc quản trị các yếu tố này, luận án 
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cũng khẳng định rằng cần thiết phải quản trị các yếu tố liên quan đến việc 
tạo ra doanh thu và thu nhập như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp. 
 - Quản trị kết quả hoạt động kinh doanh: Để quản trị tốt kết quản 
kinh doanh, trước hết cần quản trị tốt các yếu tố đầu vào và đầu ra, tính 
toán, so sánh giữa doanh thu và chi phí của từng loại SP, dịch vụ, từng 
nhóm hàng hóa, đồng thời cần tính toán hiệu quả của đồng vốn bỏ vào kinh 
doanh.. 
   1.1.2 Xác định hệ thống chỉ tiêu quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 Xuất phát từ chức năng quản lý từng bộ phận trong doanh nghiệp để 
xác định chỉ tiêu quản trị cho phù hợp. Đối với chức năng quản trị cung 
ứng, các chỉ tiêu quản trị gồm: Số lượng vật tư đảm bảo cho sản xuất; giá 
trị vật tư đảm bảo cho sản xuất. Đối với chức năng quản trị nhân sự, các chỉ 
tiêu quản trị nhân sự bao gồm: Số lao động trực tiếp sản xuất trên tổng số 
lao động của doanh nghiệp; trình độ tay nghề của người lao động. Đối với 
chức năng quản trị tác nghiệp gồm nhiều khâu trong quá trình quản lý nên 
cần xác định riêng các chỉ tiêu cho quản trị sản xuất, công tác quản lý chi 
phí sản xuất, dịch vụ và giá thành sản phẩm. Đối với các loại tài sản ngắn 
hạn và dài hạn, do tính chất của mỗi loại tài sản này tham gia vào quá trình 
sản xuất khác nhau nên cũng đòi hỏi phải có các chỉ tiêu quản lý riêng như 
các chỉ tiêu tền và các khỏan  tương đương tiền, các khỏa đầu tư tài chính 
ngắn hạn, các khoản phải thu, các chỉ tiêu về giá trị TSCĐ hiện có, doanh 
thu trên TSCĐ, lợi nhuận trên giá trị tài sản nói chung và trên TSCĐ nói 
riêng; các chỉ tiêu về quản trị chi phí như tỷ suất chi phí nhân công trực 
tiếp, tỷ suất chi phí NVLTT trên giá thành, tỷ suất chi phí sản xuất chung, 
tỷ suất chi phí quản lý... 

1.2 Vai trò của kế toán trong quản trị doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
            Vai trò của kế toán trong quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
nghiên cứu đối với kế toán tài chính và kế toán quản trị, cụ thể là: 
 Đối với kế toán tài chính trong quản trị doanh nghiệp được phân tích 
trên các vấn đề về thu nhận, xử lý, cung cấp và phân tích thông tin phục vụ 
cho việc kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế, tài chính, kế hoạch 
thu nộp NSNN; phân tích thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài sản, khai 
thác nguồn vốn trong kinh doanh, lập và phân tích báo cáo tài chính. 
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 Đối với kế toán quản trị  được phân tích trên các vấn đề về tổ chức 
thu nhận thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin tương lai phục 
vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Muốn vậy, cần xác định chỉ tiêu cần 
quản lý ở từng bộ phận của doanh nghiệp, đồng thời xử lý và cung cấp các 
thông tin theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng bộ phận trong doanh nghiệp 
nhằm quyết định lựa chọn  được phương án tốt nhất. 

1.3 Mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hệ 
thống thông tin kế toán 
 Giữa quản trị doanh nghiệp và hệ thống thông tin kế toán có mối 
quan hệ chặt chẽ, được thể hiện trên một số mặt sau đây: 
 - Thông tin kế toán phục vụ cho việc lập kế hoạch, dự toán các chỉ 
tiêu kinh tế tài chính của doanh nghiệp.  
 - Với chức năng kiểm tra, để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, dự 
toán cần so sánh thực tế với kế hoạch, thực tế kỳ này với thực tế kỳ trước.   
 - Với chức năng ra quyết định, thông tin kế toán thường là yếu tố 
chính trong việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp. 

1.4 Tổ chức công tác kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
 - Luận án trình bày và phân tích một số quan điểm khác nhau về tổ 
chức công tác kế toán và rút ra quan điểm riêng của tác giả. 
 - Theo quan điểm riêng của tác giả thì tổ chức công tác kế toán là 
việc tổ chức nhân sự kế toán, thực hiện các phương pháp kế toán thích hợp 
với yêu cầu thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài 
chính, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu 
thông tin phục vụ điều hành hoạt động SXKD  
   1.4.1 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa        
 Luận án phân tích các nguyên tắc sau đây: 
 - Tuân thủ Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các chế độ chính sách 
kinh tế tài chính, kế toán và các chính sách vĩ mô khác của nhà nước đã 
ban hành; 
 - Phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động SXKD và 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kế toán; 
 - Đảm bảo thống nhất giữa kế toán và quản lý, cung cấp kịp thời, 
trung thực và đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD phục vụ yêu cầu 
quản lý; 
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 - Đảm bảo tính tiết kiệm và nâng cao hiệu quả kinh doanh; 

   1.4.2 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trong doanh nnghiệp nhỏ và vừa 

 - Tổ chức bộ máy kế toán hợp lý để thực hiện các công việc kế toán 

trong doanh nghiệp, bao gồm phân công, phân nhiệm công việc kế toán 

theo từng bộ phận phù hợp với hình thức tổ chức công tác kế toán; 

 - Tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, chế độ kế toán, vận 

dụng nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và tổ chức sử dụng phương 

tiện tính toán để thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho các 

đối tượng sử dụng; 

 - Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán với các bộ phận 

chức năng trong doanh nghiệp về các công việc có liên quanđến công tác 

kế toán nhằm đảm bảo sự thống nhất trong cung cấp thông tin; 

   1.4.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong DNNVV bao gồm: 

 - Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức SXKD và 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên kế toán; 

 - Tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán để thu nhận, xử lý, phân 

tích và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý, bao gồm: tổ chức 

hệ thống chứng từ kế toán và ghi chép ban đầu; tổ chức vận dụng tài khoản 

kế toán; tổ chức hình thức kế toán; tổ chức lập và phân tích báo cáo tài 

chính; tổ ch−c kiểm tra kế toán; 

Các nội dung trên được áp dụng cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Song, mỗi loại kế toán này có yêu cầu cụ thể khác nhau nên khi tổ chức công 

tác kế toán cần phải chú ý để đạt được hiệu quả cao và mang tính khả thi. 

 - Luận án đi sâu phân tích từng nội dung cụ thể về tổ chức công tác kế 

toán trên góc độ lý luận, từ đó thấy rõ ưu, nhược điểm của từng hình thức và 

có quan điểm riêng đối với việc áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán 

phù hợp trong DNNVV. Mặt khác, luận án cũng phân tích một cách khoa 

học các yêu cầu của việc thu nhận thông tin kế toán, tổ chức ban đầu các 

nghiệp vụ ngoại sinh, tổ chức các nghiệp vụ nội sinh. 
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Chương 2 
Thực trạng tổ chức công tác kế toán trong 

doanh   nghiệp nhỏ và vừa 
 

2.1 Quá trình phát triển và đặc điểm hoạt động của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ảnh hưởng đối với tổ 
chức công tác kế toán 
   2.1.1 Sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trước khi có luật 
Doanh nghiệp 
 - Các DNNVV ở nước ta gồm nhiều loại hình khác nhau, tồn tại và 
phát triển từ những năm nền kinh tế còn vận hành theo cơ chế tập trung bao 
cấp và trong thời kỳ đổi mới do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Mỗi 
giai đoạn phát triển khác nhau, sự hình thành và phát triển của DNNVV 
cũng có những đặc điểm khác nhau. 
 - Bằng những số liệu cụ thể, luận án phân tích quá trình phát triển của 
các DNNVV trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông 
nghiệp nông thôn. Nếu như năm 1991 cả nước có 270 DNTN, 122 công ty 
TNHH thì năm 1998 số DNTN tăng lên gấp 70 lần ( 18.750 DN ). Đặc 
điểm cơ bản nhất của các DNNVV trong thời kỳ này là phần lớn thuộc sở 
hữu nhà nước và tập thể, tập trung nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và thủ 
công nghiệp, sản xuất mang tính chuyên ngành, chủ yếu hoạt động trong 
nước, quy mô vốn và lao động ít, trình độ quản lý thấp, trình độ kỹ thuât 
lạc hậu và sức cạnh tranh yếu. 
    2.1.2  Sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi có luật 
doanh nghiệp 
 Sau khi luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (01/2000) đã tác động 
tích cực đến quá trình cải cách kinh tế ở nước ta, tạo sự biến đổi sâu sắc 
trong tư duy kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và thuận tiện, 
giải phóng lực lượng sản xuất và thay đổi phương thức quản lý. Thời kỳ 
này DNVVN tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng ở tất cả các lĩnh vực 
công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp nông thôn. Chỉ trong vòng 3 
năm 2001 - 2004 đã có 105.842 DNNVV đăng ký mới đưa tổng số DN lên 
165.000 DN với tổng số vốn đăng ký là 535.000 tỷ đồng. DN đăng ký 
nhiều nhất ở miền Đông Nam Bộ chiếm 40,7% với số vốn đăng ký là 
44.614 tỷ đồng và đông bằng sông hồng (29,8%) với số vốn 42.284 tỷ 
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đồng (34,6%), riêng Hà Nội và thành phố HCM chiếm 52% số lượng DN 
đăng ký của cả nước và khoảng 50% tổng số vốn đăng ký. Đặc điểm cơ 
bản của thời kỳ này là tốc độ phát triển của các DNNVV ngoài nhà nước 
tăng nhanh trong các ngành, các lĩnh vực; đại bộ phận các doanh nghiệp 
sản xuất mang tính tổng hợp, quan hệ kinh tế với nước ngoài được mở 
rộng; quy mô vốn và lao động đã có xu hướng tăng lên; trình độ quản lý và 
trình độ kỹ thuật tăng hơn. 
 - Luận án phân tích rõ những đặc điểm cơ bản của DNNVV ảnh 
hưởng đến tổ chức công tác kế toán, đó là: hiện nay DNNVV thuộc các 
thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động của các 
DNNVV có tính linh hoạt cao, dễ thích ứng với cơ chế thị trường, quy mô 
vốn ít, lao động thủ công, lạc hậu, địa bàn hoạt động hẹp, ít có các đơn vị 
trực thuộc, trình độ tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động còn hạn 
chế, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn hình thức tổ chức công 
tác kế toán, lựa chọn hình thức kế toán, danh mục tài khoản kế toán tài 
chính và kế toán quản trị áp dụng và ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống 
báo cáo tài chính. 

2.2 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự 
phát triển nền kinh tế Việt Nam  
          DNNVV có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội của 
mỗi quốc gia. Đặc biệt, đối với nước ta, một nước có nền kinh tế mới khởi 
sắc, đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Điều đó, được thể hiện 
trên một số mặt sau đây: 
 Một là, trong nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực số lượng DNNVV 
chiếm tỷ trọng lớn và là bộ phận cấu thành không thể thiếu được, găn chặt 
với các doanh nghiệp lớn, có tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho quá trình phát 
triển, là nợi tiêu thụ sản phẩm, cung cấp NVL thúc đẩy doanh nghiệp lớn 
phát triển; 
 Hai là, DNNVV phát triển góp phần quan trọng trong việc giải quyết 
các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Từ năm 1999 đến nay, hàng 
năm DNNVV đóng góp 26- 28% GDP của cả nước, tạo ra trên 30% giá trị 
tổng sản lượng công nghiệp và gần 70% tổng khối lượng vận chuyển hàng 
hóa. Sự đóng góp này của DNNVV ngày càng tăng lên đối với sản xuất 
công nghiệp.Tạo việc làm cho người lao động: Theo báo cáo điều tra của 
Viện Nghiên cứu quản lý TW cho thấy các DNNVV trong khu vực kinh tế 
tư nhân trung bình cứ 70 triệu đến 100 triệu đồng vốn đầu tư tạo ra được 1 
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chỗ làm việc. Năm 2005 các DNNVV đã thu hút khoảng 27% lực lương 
lao động phi nông nghiệp trong cả nước, con số này đã tăng lên 34,5% năm 
2006. Đóng góp vào nguồn thu của NSNN và tăng thu nhập của dân cư, 
góp phần ổn định xã hội. Theo nguồn tài liệu từ Bộ Tài chính thì năm 2005 
DNVVN đóng góp khoảng 26% GDP, 31% giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp, 78% tổng mức bán lẻ và 64% tổng khối lượng hàng hóa vận 
chuyển. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay 
   2.3.1 Hệ thống kế toán Việt Nam ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế 
toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
 Luận án đã nghiên cứu thực trạng của hệ thống kế toán Việt Nam 
theo các giai đoạn trước 1989, giai đoạn từ 1989 đến 1995 và giai đoạn từ 
1996 đến nay. Qua đó, thấy rõ những ảnh hưởng từ môi trường pháp lý về kế 
toán đến tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV. Mỗi giai đoạn phát 
triển khác nhau của nền kinh tế, đòi hỏi các chính sách quản lý kinh tế tài 
chính phải đổi mới cho phù hợp. Do đó, các chính sách kế toán cũng cần 
được đổi mới. Trên thực tế, trong những năm qua kế toán đã có sự đổi mới 
đáng kể, góp phần vào quản lý kinh tế tài chính cả ở tầm vĩ mô và vi mô. 
Nhất là các văn bản pháp lý về kế toán ngày càng được hoàn thiện, điển hình 
là Luật Kế toán Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2003 có 
hiệu lực thi hành ngày 01/01/2004 và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 
được công bố đã tạo môi trường pháp lý cho các DN nói chung và các 
DNNVV nói riêng vận dụng vào công tác quản lý kinh tế tài chính thông 
qua công cụ kế toán- một công cụ quản lý có hiệu quả.   
   2.3.2 Thực trạng về hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 - Từ trước năm 1996, khi Nhà nước chưa ban hành chế độ kế toán áp 
dụng cho DNNVV thì các DN không phân biệt quy mô đều áp dụng chế độ 
kế toán ban hành theo quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995. Từ 
năm 1997 khi Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT được ban hành áp dụng cho 
các DNVVN thì cũng chỉ có số ít các DNVVN thuộc sở hữu nhà nước áp 
dụng, dần dần đến nay đã có phần lớn các DNVVN áp dụng chế độ kế toán 
này. Đặc biệt là ngày 14/9/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định 
số 48/2006/QĐ- BTC ban hành chế độ kế toán áp dụng cho tất cả các doanh 
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nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Đó là căn cứ quan trọng cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tổ chức công tác kế toán phù hợp với thực tế 
hiện nay.  
 Về tổ chức bộ máy kế toán: Qua khảo sát một số DNNVV trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Hà Tây, Bắc Giang cho thấy hầu hết 
các doanh nghiệp lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung và 
chưa chú ý đến kế toán quản trị. 
 Về tổ chức hạch toán ban đầu: Hầu hết các DNNVV chỉ thực hiện tốt 
việc vận dụng các chứng từ bắt buộc còn các chứng từ hướng dẫn được sử 
dụng ít và không đảm bảo; việc ghi chép ban đầu trên một số loại chứng từ 
ở các DN khác nhau không có sự thống nhất theo chế độ quy định. 
 Về luân chuyển chứng từ: Một số DN có quy trình luân chuyển chứng 
từ khá chặt chẽ và tránh được các khâu trung gian nên công tác cung cấp 
thông tin kế toán được kịp thời. Song, còn nhiều DN không xây dựng được 
kế hoạch luân chuyển chứng từ. Do đó, việc cung cấp và xử lý thông tin kế 
toán còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không ít đến công tác quản lý. 
 Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: Trên cơ sở hệ thống 
tài khoản kế toán đã được Nhà nước ban hành, các DNNVV căn cứ vào đặc 
điểm cụ thể của đơn vị để lựa chọn các tài khoản kế toán thích hợp. Số 
lượng các tài khoản được lựa chọn tùy thuộc vào tính chất và lĩnh vực kinh 
doanh của từng doanh nghiệp. Ví dụ, Công ty Thương mại tổng hợp Hà 
Nội, việc mã hóa tài khoản  được thực hiện theo trình tự sau : 
 - Tài khỏan cấp 1, có 3 chữ số, tài khoản cấp 2 có 4 chữ số theo quy 
định của hệ thống tài khoản. Tài khoản cấp 3 có 5 chữ số và tài khoản cấp 
4 có 6 chữ số được quy định theo yêu cầu quản lý cụ thể của đơn vị nhằm 
mục đích phục vụ cho kế toán quản trị. Qua khảo sát thực tế, luận án chỉ ra 
rằng, đại bộ phận các DNNVV hiện nay không sử dụng TK 151 - Hàng 
mua đang đi đường cuối tháng. Một số Công ty không sử dụng TK 157 - 
Hàng gửi bán mà khi phát sinh nghiệp vụ này kế toán ghi ngay vào TK 632 
- Giá vốn hàng bán như công ty Thương mại Tràng Thi, công ty cổ phần 
Bánh tôm Hồ Tây, công ty Giày Thượng Đình, công ty Diêm Thống Nhất, 
công ty Hỗ trợ phát triển tin học mặc dù nghiệp vụ này vẫn phát sinh 
thường xuyên. Một số công ty khác không phản ánh giá trị vật liệu phụ ở 
TK 152 - Nguyên liệu và vật liệu mà ghi vào TK 153 - Công cụ và dụng cụ 
như công ty Thương mại Tràng thi, công ty cổ phần Dịch vụ Đống Đa, 
công ty cổ phần Bánh tôm Hồ Tây� Trường hợp hàng tồn kho bị thiếu hụt, 
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mất mát trong quá trình bảo quản, hầu hết các DN ghi vào chi phí bán hàng 
trong kỳ như công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh, công ty Hỗ trợ phát triển 
tin học, công ty cổ phần Liên hợp Hà Tây� và đại bộ phận các DN không 
lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoặc dự phòng phải thu khó đòi� 
 Về tổ chức áp dụng hình thức kế toán: 
 Qua khảo sát thực tế cho thấy đại bộ phận các DNNVV áp dụng hình 
thức kế toán Nhật ký chung, chỉ có một số ít doanh nghiệp áp dụng hình 
thức kế toán chứng từ ghi sổ, cá biệt vẫn còn những đơn vị áp dụng hình 
thức kế toán NKCT. 
 Về báo cáo tài chính:  
 Qua khảo sát thực tế cho thấy, đại bộ phận các DNNVV thuộc sở hữu 
nhà nước chấp hành khá đầy đủ về số lượng các báo cáo tài chính phải lập 
theo quy định, tuân thủ chế độ ghi chép báo cáo, kết cấu mẫu biểu và 
phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo. Tuy nhiên, không ít doanh 
nghiệp còn một số tồn tại như thời hạn lập và nộp báo cáo thường chậm so 
với chế độ quy định; một số chỉ tiêu trong báo cáo chưa phản ánh đầy đủ 
số liệu như các chỉ tiêu dự phòng, chỉ tiêu chênh lệch giữa giá trị hàng tồn 
kho trình bày trên BCĐKT với giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo một 
trong các phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25. 
Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu chi phí hàng tồn kho 
chỉ được phản ánh theo giá gốc của hàng đã bán, không bao gồm các 
khoản hao hụt, mất mát; chi phí chung không được phân bổ hoặc phân bổ 
theo tiêu thức chưa hợp lý.  
 Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm công ty TNHH, công 
ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các HTX (trừ HTX nông 
nghiệp và HTX tín dụng), các đơn vị này hầu hết là có quy mô nhỏ nên 
thường áp dụng hình thức tổ chức kế toán tập trung, áp dụng hệ thống kế 
toán theo quyết Qịnh số 1177-TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và các quy 
định sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 
và gần đây là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006. Các báo cáo 
tài chính thường đơn giản hơn so với các báo cáo của các doanh nghiệp lớn 
của nhà nước. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước không tôn 
trọng quy trình lập, nộp và gửi báo cáo cho các cơ quan liên quan. Theo số 
liệu của vụ chính sách Bộ tài chính năm 2005 cả nước chỉ có từ 12% đến 
16% các doanh nghiệp nộp báo cáo đầy đủ và đúng hạn. 
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 Đối với kế toán quản trị  
 Đại bộ phận các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nhà nước và ngoài 
nhà nước đều chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của loại kế toán 
này. Mặt khác, từ trước năm 1996 ở nước ta chưa có quan niệm về loại kế 
toán quản trị, do đó nội dung của kế toán quản trị kể cả những người có 
chuyên môn đều chưa hiểu một cách thấu đáo. 
 Việc phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị chưa có căn cứ 
khoa học, chỉ nặng về cảm tính; việc lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ chi phí 
liên quan đến nhiều đối tượng cũng chưa đảm bảo chính xác, phần lớn các 
doanh nghiệp phân bổ chi phí theo tổng doanh thu bán hàng; việc xác định 
chỉ tiêu quản lý và công tác lập dự toán cho các chỉ tiêu chi tiết nhiều nơi 
chưa thực hiện được; việc lập báo cáo quản trị và phân tích quản trị nhằm 
cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định của nhà quản trị chưa 
kịp thời, thậm chí nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện. 
2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
   2.4.1 ưu điểm 
 Một là, về khuôn khổ pháp lý của kế toán : Nhà nước đã thực sự quan 
tâm đối với công tác kế toán, thường xuyên đổi mới, sửa đổi các nội dung 
của hệ thống kế toán Việt Nam nhằm phù hợp với sự vận động, phát triển 
của nền kinh tế, phù hợp với chuẩn mực, nguyên tắc kế toán quốc tế và 
quốc gia. Đặc biệt là luật Kế toán Việt Nam được ban hành đã tạo khung 
pháp lý cao nhất cho kế toán việt Nam phát triển trong xu thế hội nhập 
kinh tế thế giới. 
       Hai là, việc thực hiện chế độ kế toán trong các DNNVV thuộc sở hữu 
nhà nước nhìn chung là khá tốt, đã thực sự phát huy vai trò của kế toán 
trong công tác quản lý, thể hiện qua việc vận dụng hệ thống kế toán vào 
thực tế kịp thời, đúng đắn. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng 
có nhiều doanh nghiệp tổ chức công tác kế toán phù hợp nên đã thu nhận, 
xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh 
nghiệp một cách kịp thời. 
 Ba là, trong quá trình phát triển DNNVV, sự hỗ trợ của nhà nước 
thông qua việc đổi mới, hoàn thiện dần chế độ kế toán nhằm tạo ra sự 
thống nhất, phù hợp đối với DNNVV thuộc mọi lĩnh vực và mọi thành 
phần kinh tế. Do đó,tạo thuận lợi cho các đối tượng này quản lý tốt quá 
trình SXKD. 
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   2.4.2 Hạn chế 
 Việc áp dụng chế độ kế toán ở các DNNVV thuộc sở hữu khác nhau 
chưa có sự thống nhất, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm 
soát của các cơ quan chức năng. Công tác hướng dẫn, kiểm tra của các hội 
nghề nghiệp tuy có tiến bộ nhưng còn hạn chế, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước. Công tác kế toán quản trị còn nhiều bất cập, nhà nước 
chưa có hướng dẫn cụ thể và trình độ của người làm kế toán còn hạn chế. 
 Việc ghi chép các yếu tố, nội dung trên chứng từ kế toán chưa đầy 
đủ; công tác kiểm tra, xử lý chứng từ chưa thường xuyên, nhất là các 
DNNVV ngoài nhà nước, chứng từ chưa lập đúng mẫu còn nhiều chứng từ 
viết tay, không đảm bảo tính pháp lý. 
 Việc ghi chép trên tài khoản kế toán chưa đúng nội dung kinh tế, đặc 
biệt là việc sử dụng các TK chi tiết để phản ánh các nội dung cần theo dõi chi 
tiết. Trong một số phần hành, một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở một số TK 
kế toán còn lẫn lộn và chưa có sự thống nhất theo chế độ kế toán chung. 
 Việc thực hiện chế độ báo cáo kế toán còn nhiều tồn tại cả về thời 
hạn lập và nộp báo cáo cũng như phương pháp trình bày trên các báo cáo 
còn nhiều thiếu sót; công tác phân tích báo cáo kế toán chưa được quan 
tâm đúng mức. 
 Đội ngũ những người làm kế toán còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, 
nhất là các DNNVV ngoài nhà nước. Kế toán quản trị chưa được quan tâm 
nên chưa có cơ sở cho các nhà quản lý quyết định phương án kinh doanh 
tối ưu. 
 Nguyên nhân hạn chế 
 Luận án đã phân tích rõ các nguyên nhân  khách quan và chủ quan :  
 Nguyên nhân khách quan: 
 - Nguyên nhân khách quan trước hết phải kể đến là chưa có sự thống 
nhất về chế độ kế toán giữa các DNNVV thuộc các lĩnh vực và các thành 
phần kinh tế khác nhau; 
 - Sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan hữu quan của nhà nước và 
hội nghề nghiệp chưa thường xuyên và chưa cụ thể 
  Nguyên nhân chủ quan: 
 - Nhận thức của các DNNVV đối với tổ chức công tác kế toán còn 
hạn chế 
 - Đội ngũ những người làm công tác quản lý và công tác kế toán còn 
nhiều hạn chế, phần lớn là chưa qua đào tạo lại không được bổi dưỡng, cập 
nhật kiến thức quản lý thường xuyên. 
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2.5 Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước trên thế giới 
 Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán trong 
các DNNVV của Nhật bản, Cộng hòa Pháp, Mỹ và rút ra một số bài học hữu 
ích cho Việt Nam. 
 Một là, tổ chức công tác trong doanh nghiệp nói chung và trong 
DNVVN nói riêng đều bao gồm tổ chức kế toán tài chính và tổ chức kế 
toán quản trị. 
 Hai là, Tổ chức kế toán tài chính và tổ chức kế toán quản trị có thể 
theo mô hình tách rời hoặc theo mô hình kết hợp. Điều này phụ thuộc vào 
điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp về đặc điểm tổ chức quản lý, về 
yêu cầu và trình độ của người quản lý và người làm kế toán; 
 Ba là, Tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV vừa phải đảm bảo 
tuân thủ các nguyên tắc kế toán quốc gia, vừa phải đảm bảo kết hợp hài 
hòa với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu 
cầu quản lý từng chỉ tiêu quản trị của mỗi doanh nghiệp.                                             
 

Chương 3 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 

3.1  Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện tổ 
chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp 
nhỏ v à vừa 
 Luận án đã phân tích những yêu cầu cơ bản, đó là: 
 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong DNNVV phải phù hợp với 
đặc thù về quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng các nguyên tắc, chuẩn mực 
kế toán Việt Nam.   
 -  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong DNNVV phải đảm bảo phù 
hợp với định hướng đổi mới và phát triển hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.  
 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong DNNVV phải đảm bảo 
cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế tài chính cho quản lý kinh 
tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô.  
 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong DNNVV phải đảm bảo 
tính hiệu quả và có tính khả thi. 
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3.2 Nội dung các vấn đề cơ bản cần hoàn thiện tổ chức 
công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa  
   3.2.1 Hoàn thiện các nội dung thuộc môi trường pháp lý về kế toán 
 Về luật Kế toán: 
 Tiếp tục triển khai việc hướng dẫn Luật ra phạm vi toàn xã hội thông 
qua các văn bản cụ thể để doanh nghiệp thực hiện. Đồng thời, hàng năm 
phải có sự kiểm tra, tổng kết của các cơ quan chức năng đối với việc chấp 
hành luật của các doanh nghiệp nhằm có biện pháp kịp thời xử lý những 
hiện tượng vi phạm. 
  Về hệ thống chuẩn mực kế toán: 
 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo 
việt hóa các nội dung chuẩn mực hơn nữa, sau thời gian triển khai thực 
hiện cần có tổng kết, đánh giá để sửa chữa, bổ sung kịp thời cho phù hợp 
với đặc điểm Việt Nam và mang tính khả thi. 
 - Thống nhất hệ thống kế toán sử dụng cho các DNNVV thuộc mọi 
thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực kinh doanh, đồng thời cần có sự hướng 
dẫn cơ bản về kế toán quản trị của các hội nghề nghiệp đối với DN nhằm 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên 
môn về kế toán. 
  Về chế độ kế toán: 
 Cần có sự thống nhất về hệ thống kế toán áp dụng cho các DNNVV 
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Hệ thống kế toán này chỉ quy 
định những vấn đề chung nhất mang tính bắt buộc về kế toán tài chính và 
những hướng dẫn cơ bản về kế toán quản trị.  
   3.2.2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ vừa  
      3.2.2.1 Hoàn thiện  tổ chức bộ máy kế toán 
 Tùy thuộc và quy mô, đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn 
mô hình tổ chức bộ máy kế toán. Song, các DNNVV nên áp dụng mô hình 
tổ chức bộ máy kế toán tập trung kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán 
quản trị trong các phần hành của bộ máy kế toán. Để thực hiện điều này, 
cần giải quyết tốt các vấn đề về xác định khối lượng công việc kế toán cần 
thực hiện; xác định số lượng phần hành kế toán của bộ máy kế toán; xác 
định số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán trong từng phần 
hành hợp lý; tổ chức phân công, phân định nhiệm vụ của từng phần hành 
một cách khoa học và hợp lý nhằm đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích và 
cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành của nhà quản trị; 
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 Luận án đi sâu nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế 
toán theo hình thức tập trung của các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất và mô hình tổ chức công tác kế toán DNNVV hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Do đặc điểm kinh doanh khác nhau giữa các 
DN thuộc hai lĩnh vực này nên việc bố trí các phần hành kế toán trong bộ 
máy kế toán cũng có sự khác nhau. 
      3.2.2.2  Hoàn thiện về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và ghi chép 
ban đầu 
 Nội dung cơ bản của hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ và ghi 
chép ban đầu bao gồm: 
 Một là, Hoàn thiện hệ thống chứng từ áp dụng trong các DNNVV    
          Ngoài hệ thống chứng từ đã được quy định trong chế độ kế toán ban 
hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định số 48/2006/QĐ-
BTC, các DNNVV cần bổ sung thêm các chứng từ kế toán thuộc chỉ tiêu 
chứng khoán và chỉ tiêu phân phối lợi nhuận, đồng thời quy định rõ tính 
pháp lý của chứng từ điện tử. 
 Hai là, Hoàn thiện quy định về lập chứng từ kế toán 
 Bổ sung thêm các quy định về lập chứng từ kế toán đối với DNNVV 
thuộc loại hình công ty cổ phần. Quy định thời điểm lập chứng từ kế toán 
và có kế hoạch sử dụng chứng từ điện tử cũng như có kế hoạch bảo mật dữ 
liêu trên máy tính. 
 Ba là, Hoàn thiện quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ 
          DN phải có kế hoạch về quy trình luân chuyển chứng từ, đảm bảo 
tránh được khâu trung gian và kịp thời cập nhật thông tin vào sổ kế toán. 
Quy định rõ nội dung, phương pháp kiểm tra chứng từ để đảm bảo cơ sở 
pháp lý cho việc ghi sổ kế toán. 
 Bốn là, hoàn thiện các quy định về in ấn và phát hành chứng từ kế 
toán nội bộ 
 Đối với các DNNVV được phép in ấn chứng từ nội bộ, cần quy định 
cụ thể về việc đăng ký mẫu biểu từng loại, nơi in ấn và sê ri của chứng từ. 
      3.2.2.3 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán và tổ chức vận dụng tài 
khoản kế toán đáp ứng yêu cầu của kế toán tài chính và kế toán quản trị 
 Nội dung quan trọng của tổ chức công tác kế toán trong DNNVV 
phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: 
 - Hệ thống tài khoản kế toán phải được xây dựng phù hợp với đặc 
điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, đảm bảo đủ 
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các tài khoản kế toán tổng hợp và tài khoản kế toán chi tiết phục vụ cho kế 
toán tài chính và kế toán quản trị; 
 - Hệ thống tài khoản kế toán phải được xây dựng phù hợp với các văn 
bản pháp quy về quản lý kinh tế tài chính, quản lý thuế, đồng thời phù hợp 
với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế và quốc gia; 
 - Hệ thống tài khoản kế toán phải được xây dựng phù hợp với nguyên 
tắc đơn giản, dễ làm, dễ vận dụng, đồng thời phù hợp với trình độ chuyên 
môn của những ngưòi làm kế toán và cán bộ quản lý trong DNNVV. 
 Việc hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán DNNVV cần đảm bảo sự 
thống nhất tương đối với hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC. Ngoài các tài khoản tổng hợp phục vụ cho kế toán tài 
chính thì cần thiết phải có các tài khoản chi tiết phục vụ cho kế toán quản trị. 
 Luận án cũng đã đưa ra cơ sở cho việc xác định lại tên gọi của một số 
loại TK; đổi tên và thiết lập thêm một số TK nhằm đảm bảo sự thống nhất 
nội dung phản ánh và tên gọi của TK như TK121 - Đầu tư tài chính ngắn 
hạn thành TK121- Đầu tư ngắn hạn và bổ sung các TK cấp 2 của TK này; 
đổi tên TK 131 - Phải thu của khách hàng thành TK131 - Phải thu ngắn 
hạn của khách hàng, Đổi tên TK133 - Thuế GTGT được khấu trừ thành 
TK133 - Thuế GTGT đầu vào và đổi tên các TK cấp 2 của TK này theo 
cách tương tự� 
 - Các DNNVV căn cứ vào đặc điểm cụ thể để tổ chức vận dụng hệ 
thống TK kế toán đáp ứng yêu cầu kế toán tài chính và kế toán quản trị trên 
cơ sở hệ thống TK kế toán chung nhà nước đã ban hành. Cụ thể là: 
 Về kế toán tài chính: mở 2 TK cấp 2 thuộc tài khoản 131 - Phải thu 
ngắn hạn của khách hàng là TK 1311 - Phải thu ngắn hạn trong hạn và TK 
1312 - Phải thu ngắn hạn quá hạn. Mở các TK cấp 2 thuộc TK 154 - Chi 
phí sản xuất kinh doanh dở dang để phản ánh từng loại chi phí sản xuất; 
mở thêm TK231 - Phải thu dài hạn của khách hàng và có các TK cấp 2 
tương ứng... 
 Về kế toán quản trị: Trong kế toán quản trị, DN cần căn cứ vào điều 
kiện kinh doanh cụ thể để tổ chức các thông tin thích hợp ngay từ khi các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành. Trong các phần hành kế 
toán cần xác định rõ các tài khoản chi tiết đến cấp 3, cấp 4... và mã hóa 
theo các ký tự phù hợp với từng chỉ tiêu quản lý.  
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      3.2.2.4 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống 
báo cáo kế toán quản trị 
 Hoàn thiện tổ chức báo cáo tài chính 
 Các thông tin kế toán trên báo cáo tài chính cần hoàn thiện theo 
hướng sau: 
 Đối với các thông tin phản ánh trên BCĐKT cần có các thông tin về 
giá trị lợi thế thương mại đem lại do vị trí, địa điểm kinh doanh, giá trị 
quyền sử dụng đất và một số giá trị TSCĐ vô hình khác. Vì vậy, cần hoàn 
thiện cơ chế tính trích khấu hao TSCĐ và vấn đề xác định giá trị doanh 
nghiệp; Các khoản phải thu cần phản ánh riêng phải thu ngắn hạn và phải 
thu dài hạn. 
         Đối với các thông tin phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh, để có sự phù hợp giữa chế độ kế toán với các quy định của Luật 
thuế thì cần thiết phải bổ sung thêm các chỉ tiêu Các khoản điều chỉnh 
lãi/lỗ trước thuế và tổng thu nhập chịu thuế, chỉ tiêu cổ tức trên mỗi cổ 
phiếu dùng cho các công ty cổ phần; 
 Đối với các thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính, cần bổ sung 
thêm các nội dung như: thông tin về phương thức bán hàng trả chậm, thông 
tin về chứng khoán sẽ bán để thu hồi vốn vào cuối kỳ kế toán. 
 Hoàn thiện báo cáo quản trị 
 Để phục vụ cho quản trị doanh nghiệp, báo cáo kế toán quản trị cần 
hoàn thiện theo hướng thiết lập một số báo cáo chính như báo cáo quản trị 
chi phí sản xuất, báo cáo quản trị chi phí sản xuất chung, báo cáo quản trị 
giá thành.  
   3.2.3 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính 
 Hoàn thiện phân tích tài chính, trước hết phải hoàn thiện về tổ chức 
công tác phân tích tài chính, bao gồm các công việc lập kế hoạch phân 
tích; thực hiện kế hoạch phân tích và lập báo cáo phân tích; 
 Để công tác phân tích tài chính thực hiện tốt thì trước khi phân tích 
cần phải kiểm tra tính xác thực của các thông tin đã trình bày trên các 
BCTC. Sau khi công việc kiểm tra được hoàn tất, tiến hành phân tích tài 
chính thông qua các báo cáo tài chính chủ yếu như: 
 - Thông qua BCĐKT để xem xét quy mô, tốc độ phát triển của tổng 
tài sản và từng loại tài sản trong doanh nghiệp; xem xét tính hợp lý về cơ 
cấu tài sản, đồng thời phải phân tích các chỉ tiêu tỷ suất đầu tư chung, tỷ 
suất đầu tư ngắn hạn, tỷ suất đầu tư dài hạn, tỷ xuất tự tài trợ 
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 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh: Khi phân tích 
cần chú trọng phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng doanh thu, tốc độ 
tăng lợi nhuân và tốc độ tăng chi phí để xem xét tính hiệu quả trong kinh 
doanh. Mặt khác, cần chú ý đến các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 
nhằm có giải pháp hữu hiệu điều chỉnh phương án kinh doanh hợp lý. 
 - Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Khi phân tích cần lưu ý đến 
sự hình thành hợp lý và sử dụng có hiệu quả các luồng tiền sẽ dẫn đên khả 
năng tài chính của doanh nghiệp là tốt hoặc ngược lại. 

3.3 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị nhằm cung 
cấp thông tin cho nhà quản trị trong doanh nghiệp 
nhỏ và vừa 
   3.3.1 Yêu cầu cơ bản hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị 
 Luận án đã phân tích các yêu cầu cơ bản hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu 
quản trị, đó là: 
 Thứ nhất, hệ thống chỉ tiêu quản trị phải đảm bảo phù hợp với đặc 
điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý cụ thể của mỗi 
doanh nghiệp; 
 Thứ hai, hệ thống chỉ tiêu quản trị phải đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy 
đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi 
phí và kết quả kinh doanh cho nhà quản trị có cơ sở tin cậy để ra quyết 
định quản lý tốt nhất 
 Thứ ba, Hệ thống chỉ tiêu quản trị phải đảm bảo đơn giản, rõ ràng, phù 
hợp với trình độ quản lý và trình độ kế toán trong các DNNVV hiện nay.  
    
3.3.2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị theo từng đối tượng quản trị 
 Trên cơ sở phân tích yêu cầu quản trị đối với từng đối tượng quản trị, 
luận án hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu theo các đối tượng quản trị, đó là : 
 - Đối với quản trị tài sản 
 Tài sản của DNNVV gồm Tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, do đó 
các chỉ tiêu cần hoàn thiện trong quản trị Tài sản dài hạn là: Hiệu quả sử 
dụng TSCĐ; doanh thu thuần trên nguên giá TSCĐ và lợi nhuận thuần trên 
nguyên giá TSCĐ  
 Các chỉ tiêu quản trị tài sản ngắn hạn gồm các chỉ tiêu quản trị các 
khoản phải thu như hệ số thu nợ của khách hành được chia thành chỉ tiêu 
hệ số nợ phải thu ngắn hạn và chỉ tiêu hệ số nợ phải thu dài hạn; Đối với 
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hàng tồn kho, hoàn thiện các chỉ tiêu mức độ đảm bảo NVL, hàng hóa cho 
sản xuất kinh doanh 
 - Đối với quản trị nguồn vốn 
 Các chỉ tiêu quản trị nguồn vốn gồm các chỉ tiêu nợ phải trả được 
chia ra chỉ tiêu hệ số nợ ngắn hạn phải trả và chỉ tiêu hệ số nợ dài hạn phải 
trả; tỷ trọng từng nguồn vốn trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 
 - Đối với quản trị chi phí 
 Luận án đã nghiên cứu các tiêu chuẩn phân loại chi phí, đồng thời 
hoàn thiện các chỉ tiêu quản trị chi phí, đó là: Chỉ tiêu tỷ suất chi phí 
NVLTT; chỉ tiêu tỷ suất chi phí NCTT; chỉ tiêu tỷ suất chi phí SXC và chỉ 
tiêu tỷ suất chi phí QLDN. 
 - Đối với quản trị doanh thu 
 Quản trị doanh thu bán hàng cần được chi tiết theo nhóm hàng và 
theo địa điểm kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp được các thông tin chi 
tiết về doanh thu theo từng nhóm hàng hay từng địa điểm kinh doanh, vì 
thế các chỉ tiêu cần hoàn thiện gồm: Chỉ tiêu tỷ suất doanh thu theo nhóm 
hàng và chỉ tiêu tỷ suất doanh thu theo địa điểm kinh doanh 
 - Đối với quản trị kết quả kinh doanh  
 Quản trị kết quả kinh doanh cũng cần được chi tiết theo nhóm hàng 
và theo địa điểm kinh doanh nhằm cung cấp được các thông tin chi tiết về 
kết quả kinh doanh theo nhóm hàng hay theo địa điểm kinh doanh, do đó 
các chỉ tiêu cần hoàn thiện gồm: Chỉ tiêu tỷ suất kết quả kinh doanh theo 
nhóm hàng và chỉ tiêu tỷ suất kết quả kinh doanh theo địa điểm kinh doanh 
                 Hệ thống chỉ tiêu quản trị theo từng đối tượng và cách tính  
  Đối tượng quản trị       Chỉ tiêu quản trị  Phương pháp tính 
 
 
 
 
 
  1.  Quản trị tài 
sản 

1.1  Tài sản cố định 
1.1.1 Hiệu quả sử dụng TSCĐ 
1.1.1.1 Doanh thu thuần/ 
Nguyên giá TSCĐ 
 
1.1.1.2 Lợi nhuận thuần/ 
Nguyên giá TSCĐ 
 
1. 2. Tài sản ngắn hạn 
1.2.1  Tiền 
- Khả năng thanh toán nhanh 

 
    
      Doanh thu thuần 
    ----------------------- 
     Nguyên giá TSCĐ 
       Lợi nhuận thuần 
    ----------------------- 
       Nguyên giá TSCĐ 

 
Tiền và tương đương tiền 
------------------------------   

Nợ phải trả 
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2. Quản trị  Nguồn 
vốn 
 

1.2.2. Các khoản phải thu 
 
1.2.2.1 Hệ số nợ phải thu ngắn hạn 
 
1.2.2.2  Hệ số nợ phải thu dài hạn 
 
 
1.2.3. Hàng tồn kho 
- Mức đảm bảo NVL, HH cho 
SXKH 
 
 
2.1 Nợ phải trả 
2.1.1 Hệ số nợ phải trả ngắn hạn 
 
 
 
2.1.2 Hệ số nợ phải trả dài hạn 
 
 
2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 
 
 
- Tỷ trọng từng nguồn vốn 
 

      Số nợ ngắn hạn đã thu 
-------------------------------
-Số nợ phải thu ngắn hạn 
     Số nợ dài hạn đã thu 
------------------------------ 
     Số nợ phải thu dài hạn  
 
Giá trị NVL, HH tồn kho 
-------------------------------
-Tổng giá trị hàng tồn kho 
 
   

 
Số nợ ngắn hạn đã trả 
---------------------------- 
 Số nợ ngắn hạn phải trả 
 
   Số nợ dài hạn đã trả 
---------------------------- 
  Số nợ dài hạn phải trả 
 
 
 
Số tiền theo từng nguồn 
vốn 
-------------------------------
- Tổng nguồn vốn 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quản trị chi phí 

3.1. Chi phí NVL trực tiếp 
 
- Tỷ suất chi phí NVLTT 
 
 
 
3.2.  Chi phí NCTT 
 
- Tỷ suất CPNCTT 
 
 

 
 
   Số tiền chi phí NVLTT 
-------------------------------
- Giá thành sản phẩm 
 
 
 
     Số tiền chi phí NCTT 
  ------------------------------

Giá thành sản phẩm 
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3.3. Chi phí sản xuất chung 
 
- Tỷ suất chi phí  SXC 
 
3.4. Chi phí QLDN 

 
- Tỷ suất chi phí QLDN 

 
     

Số tiền chi phí SXC 
   --------------------------- 
      Giá thành sản phẩm 
 
    Số tiền chi phí QLDN 
------------------------------- 
 Tổng doanh thu bán hàng 
 

 
 
 
4. Quản trị doanh 
thu 

4.1 Doanh thu bán hàng 
 
 
4.1.1 Tỷ suất doanh thu theo 
nhóm hàng 
 
 
 
4.1.2 Tỷ suất doanh thu theo địa 
điểm kinh doanh 

 
 
 
 Doanh thu từng nhóm 
hàng 
------------------------------- 
   Tổng doanh thu bán hàng 
 
 Doanh thu từng địa điểm 
KD 
------------------------------- 
  Tổng doanh thu bán hàng 

 
 
 
 
5. Quản trị kết quả 
kinh doanh 

5.1 Kết quả kinh doanh theo 
nhóm hàng 
 
- Tỷ suất kết quả kinh doanh 
theo nhóm hàng 
 
 
5.2 Kết quả kinh doanh theo 
địa điểm kinh doanh  
 
- Tỷ suất kết quả kinh doanh 
theo địa điểm kinh doanh 

 
 
 
Kết quả kinh doanh từng 
nhóm hàng 
------------------------------- 
  Tổng kết quả kinh doanh 
 
 
 
Kết quả kinh doanh theo 
từng địa điểm kinh doanh 
------------------------------- 
   Tổng kết quả kinh doanh 
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3.4 Điều kiện để thực hiện các giải pháp 
           Để các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các 
DNVVV thực sự đạt được hiệu quả và mang tính ứng dụng cao, luận án đã 
trình bày và phân tích các điều kiện cơ bản thuộc về phía Nhà nước và 
thuộc bản thân doanh nghiệp. 
 Về phía nhà nước cần phải ổn định chính sách vĩ mô, chính sách tài 
khóa, tiền tệ; xây dựng trợ giúp phát triển DNNVV trong từng thời kỳ, gắn 
quy hoạch tổng thể với quy hoặch chi tiết về phát triển của toàn bộ nền 
kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực, từng vùng lãnh thổ theo thứ tự ưu 
tiên nhằm thu hút vốn FDI cho sự phát triển DNNVV; thống nhất quản lý 
nhà nước về chiến lược phát triển; xây dựng hoàn thiện hệ thống luật, các 
văn bản dưới luật, xóa bỏ các văn bản không phù hợp; tổng kết rút kinh 
nghiệm về việc triển khai thực hiệluật kế toán, hoàn thiện hệ thống chuẩn 
mực kế toán và hệ thống kế toán áp dụng cho DNNVV. 
 Về phía các DNNVV cần tổ chức phân cấp công tác quản lý tài chính 
đối với đơn vị nội bộ, căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp để thiết lập 
quy trình thực hiện công tác kế toán phù hợp; tổ chức đào tạo bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và những người làm kế toán; tổ 
chức ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán nhằm nâng cao hiệu suất 
công tác kế toán và cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời phục vụ yêu 
cầu quản trị doanh nghiệp.  

                                                         
Kết luận 

 Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, với sự tham gia của nhiều 
thành phần kinh tế, hệ thống DNNVV phát triển nhanh chóng cả về số 
lượng và chất lượng, đã khẳng định vị trí của mình và có vai trò to lớn đối 
với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp thông qua việc sử dụng công cụ kế toán là vấn đề cần thiết khách 
quan. Vì vậy, không ngừng đổi mới và hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 
trong các DNVVN là vấn đề đã và đang được nhiều nhà quản lý quan tâm 
cả về lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới hiện nay. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, luận án "Hoàn 
thiện tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng 
cường công tác quản trị doanh nghiệp" đã nghiên cứu và rút ra những kết 
luận cơ bản sau đây: 
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 Một, Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị DNNVV, bao 
gồm quản trị các yếu tố đầu vào, quản trị các yếu tố đầu ra và quản trị hoạt 
động. Các vấn đề được nghiên cứu một cách lô gíc và khoa học. Đồng thời, 
luận án trình bày và phân tích vai trò của kế toán tài chính và kế toán quản 
trị trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp cũng như 
mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và tổ chức công tác kế toán.  
 Hai, Thông qua việc khảo sát thực trạng về tổ chức công tác kế toán 
trong một số DNNVV thuộc các lĩnh vực kinh doanh và thuộc các thành 
phần kinh tế khác nhau, luận án đã phân tích những ưu điểm, những tồn tại 
và nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán 
phục vụ quản trị doanh nghiệp. Các nhận xét, đánh giá mang tính đặc trưng 
và khách quan, giúp cho các nhà quản trị nhìn thấy thực chất của công tác 
quản trị trong những năm qua. 
 Ba, Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất các 
nội dung hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán nhằm cung cấp thông tin 
một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực cho các nhà quản trị doanh nghiệp 
trong việc đưa ra các quyết định quản trị mang lại hiệu quả cao nhất, bao 
gồm: 
 + Hoàn thiện  khung pháp lý về kế toán; 
 + Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán; 
 + Hoàn thiện về tổ chức hệ thống thông tin kế toán tài chính và kế toán 
quản trị; 
 + Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. 
 Đồng thời, luận án cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế 
toán quản trị phục vụ cho chức năng lập dự toán, phục vụ cho công việc 
kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị. 
 Bốn, Để thực hiện được các giải pháp đã đưa ra, luận án đã đề xuất 
những điều kiện cơ bản thuộc về phía nhà nước và thuộc về phía các 
DNNVV. Các điều kiện này coi như những kiến nghị để thực hiện các giải 
pháp. Cuối cùng cũng phải khẳng định rằng, tổ chức công tác kế toán trong 
các doanh nghiệp nói chung và tổ chức công tác kế toán trong doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nói riêng là vấn đề cần được nghiên cứu thường xuyên 
nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới. Toàn bộ nội 
dung luận văn thể hiện tính lý luận và thực tiễn một cách khái quát về vấn 
đề tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV nhằm tăng cường công tác 
quản trị doanh nghiệp. Điều này sẽ còn được nghiên cứu tiếp tục, bởi yêu 
cầu quản lý và trình độ quản lý cũng như trình độ phát triển kinh tế xã hội 
Việt Nam còn nhiều biến đổi theo chiều hướng phát triển và hội nhập ngày 
càng sâu rộng./.  




